
  

 

1 

bộ xây dựng 
 

Sè:   16 /2008/Q§-BXD 
 

Cộng hoà x� hội chủ nghĩa Việt nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                       Hà Nội, ngày 31  tháng 12  năm 2008 
 
 

Quyết định  
Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước 

 
bộ trưởng bộ xây dựng 

 
 Căn cứ  Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ 
về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật 
 

Quyết định: 
 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đảm bảo an toàn 
cấp nước”. 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ  ngày 
đăng Công báo.   

 Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 
Nơi nhận:    

- Như điều 3;                                                                 bộ trưởng           
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ, Website CP, 
Phòng công báo; ®] ký 
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- TANDTC, VKSNDTC; 
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;                                                                    
- Lưu VP, HTKT.                                                                                  
                                                                             Nguyễn Hồng Quân   
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bộ xây dựng 
 
 

Cộng hoà x� hội chủ nghĩa Việt nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 
   

Quy chế 
đảm bảo an toàn cấp nước 

(Ban hành kèm theo quyết định số 16/2008/QĐ-BXD 
ngày 31 tháng 12 năm  2008  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
Chương I 

Những quy định chung 

Điều 1. Mục đích yêu cầu 

Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước là khung pháp lý trong việc lập, phê 
duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát kế hoạch sản xuất và cung cấp 
nước sạch đến người tiêu dùng một cách an toàn, liên tục, duy trì áp lực cấp 
nước, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng 
nước đạt tiêu chuẩn theo quy định, làm giảm các bệnh tật qua đường nước, 
giảm các nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn 
thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng, phòng 
ngừa dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - x] hội. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này hướng dẫn việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các 
hoạt động đảm bảo an toàn trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước 
sạch theo hệ thống cấp nước tập trung, hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực 
nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 
tế.  

2. Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch trên l]nh thổ Việt Nam.. 
 

Chương II 
Nội dung quy chế đảm bảo an toàn cấp nước 

Điều 3.  Kế hoạch cấp nước an toàn  

Kế hoạch cấp nước an toàn là các bước triển khai thực tế để thực hiện 
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cấp nước an toàn và hiệu quả, nhằm  đảm bảo đạt được các mục đích và yêu 
cầu cơ bản sau đây: 

  1. Duy trì áp lực cấp nước. 

2. Cung cấp ổn định đủ lượng nước yêu cầu. 

3. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định. 

4. Giảm thiểu nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua 
các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng 
nước.  

5. Có kế hoạch đối phó đối với các sự cố bất ngờ có thể xảy ra nhằm 
đảm  bảo  cung cấp dịch vụ cấp nước đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả. 

6. Giảm  các bệnh tật qua đường nước, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng và góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế x] hội. 

Điều 4. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn 

 Đơn vị cấp nước có trách nhiệm soạn thảo nội dung kế hoạch cấp nước 
an toàn, xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch cấp nước an toàn phù hợp theo 
điều kiện cụ thể của hệ thống cấp nước tại địa phương mình. 

Điều 5. Nội dung của kế hoạch cấp nước an toàn 

Kế hoạch cấp nước an toàn bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

1. Thành lập đội ngũ cán bộ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn 

  a) Quy định các yêu cầu về đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng, 
thực hiện và duy trì kế hoạch cấp nước an toàn, đáp ứng các yêu cầu cơ bản 
sau: 

  - Có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống 
cấp nước; 

  -  Có năng lực và đảm nhận được việc xây dựng, thực hiện  và duy trì kế 
hoạch cấp nước an toàn; 

  - Có hiểu biết về hệ thống tổ chức và các quy trình chuyển từ  kế hoạch 
thành hành động, các chương trình tập huấn và nâng cao nhận thức, theo dõi 
và  báo cáo; 

  - Có hiểu biết về các mục tiêu sức khỏe cần phải đạt được; 
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  - Có hiểu biết về môi trường pháp lý. 

b) Thành phần, cơ cấu của đội ngũ cán bộ tuỳ thuộc vào tình hình thực 
tế của từng đơn vị, bao gồm : 

- Các cán bộ chuyên trách; 

- Các cán bộ kiêm nhiệm; 

- Các cán bộ từ các cơ quan bên ngoài đơn vị cấp nước, các chuyên gia 
độc lập. 

2. Biên soạn tài liệu mô tả hệ thống cấp nước, khách hàng sử dụng nước 

a) Mô tả chi tiết hệ thống cấp nước từ nguồn nước đến khách hàng sử 
dụng nước, yêu cầu về chất lượng nước và các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
khác bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Nguồn nước; 

- Lưu trữ nước; 

- Xử lý nước; 

- Vận chuyển và phân phối nước; 

- Khách hàng sử dụng nước; 

- Các yêu cầu về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
(ăn uống, vệ sinh của con người) và chất lượng nước sạch sử dụng cho các 
mục đích khác; 

 - Các yêu cầu khác về chất lượng dịch vụ cấp nước theo quy định (tính 
liên tục, lưu lượng, áp lực nước…) ; 

- Những yêu cầu riêng của khách hàng đối với việc cung cấp nước; 

- Các loại hoá chất cho thêm vào nước. 

b) Xác định phạm vi cấp nước, khách hàng sử dụng nước bao gồm 
khách hàng hiện tại cũng như khách hàng dự kiến tiêu thụ nước. 

3. Thiết lập  sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống cấp nước 

Xem xét toàn diện hệ thống cấp nước, lập sơ đồ quy trình công nghệ 
toàn hệ thống, bao gồm: nguồn nước, vị trí thu nước, quy trình xử lý, vận 
chuyển, phân phối nước, các công trình điều hòa, dự trữ nước. 
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4. Xác định, đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguy cơ rủi ro có thể 
xảy ra đối với hệ thống cấp nước 

a) Xác định các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra ngay tại nguồn nước;  

b) Xác định các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra về mặt hoá học, lý học và 
sinh học tại từng bước theo quy trình, cũng như các nguy cơ rủi ro đối với việc 
cấp nước liên tục, đảm bảo lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước; 

c) Phân tích và đánh giá các nguy cơ rủi ro để xác định thứ tự ưu tiên 
cần áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa;  

d) Quy định phương pháp để xác định, phân tích và đánh giá các nguy 
cơ rủi ro. 

5. Xác định các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nguy cơ rủi ro 

a) Trên cơ sở phân tích, đánh giá, xác định thứ tự ưu tiên các nguy cơ 
rủi ro, tiến hành rà soát các biện pháp kiểm soát hiện đang áp dụng, xác định 
các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa bổ sung nhằm đảm bảo cấp nước an 
toàn; 

b) Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng 
ngừa nhằm loại bỏ nguy cơ rủi ro, đảm bảo an toàn cấp nước và nâng cao chất 
lượng của dịch vụ cấp nước theo từng giai đoạn. Kế hoạch này bao gồm cả 
việc xác định các bước và phương thức thực hiện, các nguồn lực (nhân lực, tài 
chính, kỹ thuật) cần thiết, kể cả các nguồn lực trong và ngoài đơn vị cấp nước.                         

 6. Quy định các chuẩn mực để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các 
biện pháp kiểm soát phòng ngừa  

a) Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000; 

b) Kế hoạch cấp nước an toàn; 

c) Các yêu cầu về chất lượng nước, lưu lượng, tính liên tục, áp lực cấp 
nước. 

7. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng 
ngừa các nguy cơ rủi ro và xây dựng các tiêu chí đánh giá việc triển khai thực 
hiện kế hoạch cấp nước an toàn 

a) Mục đích 

- Nhằm đảm bảo nước sạch được sản xuất và phân phối đến khách hàng 
sử dụng nước đáp ứng các yêu cầu quy định về chất lượng cũng như về lưu 
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lượng, áp lực và sự liên tục; 

- Kế hoạch cấp nước an toàn được thực hiện đúng theo nội dung ®] được 
phê duyệt. 

b) Nội dung 

- Theo dõi liên tục chất lượng nước và các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
khác; 

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống cấp nước; 

- Thực hiện chương trình đánh giá độc lập để kiểm tra và đánh giá việc 
triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp 
nước an toàn. 

8. Xây dựng và triển khai các chương trình phụ trợ 

a) Chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, nhằm nâng cao hiệu quả làm 
việc của hệ thống, tăng tuổi thọ phục vụ của các công trình và thiết bị, ngăn 
ngừa và giảm thiểu rủi ro, sự cố; 

b) Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường nhằm tránh các mối nguy hại 
có thể xâm nhập vào nước; 

c) Đào tạo và nâng cao nhận thức cán bộ và công nhân về cấp nước an 
toàn như tập huấn cấp nước an toàn, nâng cao trình độ tay nghề, đào tạo mở 
rộng... 

9. Thiết lập quy trình ứng phó trong quản lý của đơn vị cấp nước  

a) Mục đích 

- ứng phó với sự biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành thông thường; 

- ứng phó với sự biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành có sự cố, mất 
kiểm soát và tình huống khẩn cấp. 

b) Quy trình ứng phó tập trung vào các nội dung cơ bản sau 

- Phát hiện sự cố; 

- Đảm bảo thông tin, liên lạc kịp thời, liên tục, đúng đối tượng; 

- Xác định nguyên nhân sự cố; 
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- Xác định các hành động cần tiến hành để ứng phó với sự cố; 

- Thực hiện các hành động ứng phó; 

- Xác định hậu quả trước mắt và lâu dài; 

- Giải trình, báo cáo; 

- Lưu trữ thông tin, số liệu về sự cố và các biện pháp khắc phục. 

10. Lập hệ thống tài liệu, hồ sơ, tổ chức thông tin liên lạc 

a) Thiết lập hệ thống tài liệu, các văn bản và thông tin liên quan đến 
công tác cấp nước an toàn; 

b) Xây dựng hệ thống và quy trình kiểm soát tài liệu; 

c) Thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ và hỗ trợ lưu giữ hồ sơ; 

d) Định kỳ rà soát các tài liệu, văn bản và chỉnh sửa khi cần thiết; 

®) Lưu giữ hồ sơ, quản lý tài liệu để có thể tiến hành đánh giá độc lập 
hoặc tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống 
cấp nước; 

e) Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời các khiếu nại của khách 
hàng, cộng đồng. 

Điều 6. Phê duyệt nội dung kế hoạch cấp nước  an toàn 

Đơn vị cấp nước phê duyệt nội dung kế hoạch cấp nước an toàn sau khi 
có ý kiến thống nhất của Uỷ ban nhân dân ®] ký Thoả thuận thực hiện dịch vụ 
cấp nước với đơn vị mình. 

Điều 7. Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn 

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn do đơn vị cấp 
nước lập và được tính vào giá nước theo quy định. 

 Điều 8. Trách nhiệm xử lý sự cố, khôi phục cấp nước an toàn 

 Khi có sự cố, đơn vị cấp nước có trách nhiệm xử lý sự cố, khôi phục và 
cung cấp ổn định dịch vụ cấp nước cho khách hàng sử dụng nước về chất 
lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật hiện hành và các quy định riêng của hợp đồng dịch vụ cấp nước ®] ký 
kết. 
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Chương III 
tổ chức thực hiện  

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Uỷ ban nhân dân các cấp  

a) ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm  thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch an toàn đến người tiêu dùng 
trong phạm vi địa bàn do mình quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân 
công, phân cấp quản lý cho các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các 
cấp do mình quản lý triển khai thực hiện quy chế đảm  bảo an toàn cấp nước. 

b) ủy ban nhân dân các quận, huyện, x], phường có trách nhiệm  hỗ trợ, 
tạo điều kiện và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện quy chế đảm bảo an 
toàn cấp nước của đơn vị cấp nước trên địa bàn do mình quản lý nhằm bảo 
đảm kế hoạch cấp nước an toàn  được thực hiện theo đúng nội dung và lộ trình 
®] được phê duyệt, nước sạch được sản xuất và phân phối đến khách hàng đáp 
ứng các yêu cầu quy định về chất lượng, lưu lượng, áp lực và sự liên tục. 

2. Sở Xây dựng 

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức và chỉ đạo thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước trên 
địa bàn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và rút kinh 
nghiệm thực hiện. 

3. Đơn vị cấp nước 

- Tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn; 

- Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo đúng lộ trình và 
nội dung ®] được lập và phê duyệt. Liên tục cung cấp đủ lượng nước yêu cầu, 
duy trì áp lực cấp nước, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định; 

- Đề xuất các biện pháp quản lý các nguồn ô nhiễm và kiến nghị các cơ 
quan chức năng xử lý các trường hợp làm ô nhiễm  nguồn nước, thông báo tình 
hình chất lượng nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Xác định ranh giới, lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn nguồn 
nước, hệ thống cấp nước, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn cho hoạt động 
cấp nước trên địa bàn do mình quản lý; 



  

 

9 

- Nghiên cứu lựa chọn các nguồn nước khai thác lâu dài và công nghệ 
xử lý phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm đảm  bảo  cung cấp dịch vụ cấp nước 
đạt chất lượng hiệu quả; 

- Tham gia tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về 
bảo vệ nguồn nước và môi trường. Phối hợp với các trường học tổ chức các 
buổi đào tạo ngoại khoá giới thiệu cho học sinh, sinh viên ý nghĩa và tầm quan 
trọng của nước sạch và các vấn đề bảo vệ môi trường; 

- Báo cáo định kỳ tình hình  triển khai thực hiện quy chế bảo đảm an 
toàn cấp nước. 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan 
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước đồng 

thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm  quy chế bảo đảm an toàn cấp nước; kiến nghị các biện pháp bảo đảm 
việc thực hiện quy chế này. 

 Điều 10. Thanh tra, kiểm tra  

Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột 
xuất tình hình thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn do 
mình quản lý theo các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.  

 
Chương IV 

 
Điều khoản thi  hành 

 
Điều 11. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
phản ảnh kịp thời về Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Điều 12. Giao Cục Hạ tầng Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
chức năng có liên quan theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này./. 

 

bộ trưởng           

                                                        
                                                                                         đã ký 
 
 
              Nguyễn Hồng Quân  
 

 


